
 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN 
 NGUỒN NHÂN LỰC Nữ ở nước ta TRONG GIAI ĐOẠN 2011 – 2020 

Nguyễn Thị Thu Hoài(*) 

Trong xu thế phát triển và hội nhập của đất nước, phát triển nguồn lực con 
người, trong đó có phát triển nguồn nhân lực nữ, được coi là vấn đề hệ trọng, 
cấp bách và là yếu tố cơ bản cho việc phát triển nhanh, bền vững. Bên cạnh việc 
nâng cao chất lượng nguồn lực con người góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, 
tăng cường khả năng hội nhập, việc phát triển nguồn nhân lực nữ còn tạo ra 
những tác động tích cực đối với mục tiêu bình đẳng giới. Phát triển nguồn 
nhân lực nữ bao gồm phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe và 
nâng cao mức sống cho phụ nữ. Bài viết làm rõ thực trạng nguồn nhân lực nữ 
và đưa ra những giải pháp phát triển nguồn nhân lực nữ giai đoạn 2011-2020 
dựa trên kết quả khảo sát của Đề tài cấp Nhà nước “Cơ sở lý luận và thực tiễn 
cho việc xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực nữ trong giai đoạn 
2011-2020” mã số 58G/2011/ĐTĐL được thực hiện trong hai năm 2012-2013 
tại 8 tỉnh đại diện cho các khu vực kinh tế thuộc 3 vùng miền trên cả nước 
(Ninh Bình, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Kon Tum, Tây Ninh, Sóc Trăng, Hà Nội 
và TP. Hồ Chí Minh). Cơ cấu mẫu được lựa chọn dựa trên cơ cấu xã hội như ở 
thành thị và nông thôn, lứa tuổi và ngành nghề, với tổng số 2.400 mẫu định 
lượng và 168 mẫu định tính.  

I. Thực trạng của nguồn nhân lực nữ 

1. Về sức khỏe  

Tình trạng sức khỏe được coi là yếu 
tố tiên quyết, quyết định chất lượng của 
nguồn nhân lực nói chung và nguồn 
nhân lực nữ nói riêng, đặc biệt với vai 
trò vừa là nguồn lực lao động hiện tại 
vừa là tiền đề quan trọng nhằm duy trì 
và phát triển nguồn nhân lực tương lai. 

Kết quả khảo sát về tình trạng sức 
khỏe của lao động nữ để hoàn thành 
công việc cho thấy, 75,9% có đủ sức 
khỏe, số còn lại cho rằng công việc đang 
làm là nặng nhọc đối với bản thân họ. 

Tuy nhiên, tỷ lệ này có sự khác biệt theo 
địa bàn, khu vực kinh tế và các vùng 
sinh thái. (* 

Tỷ lệ lao động nữ ở thành thị có đủ 
sức khỏe để hoàn thành công việc cao 
hơn ở nông thôn (85,3% so với 69,0%). 
Lao động nữ nông thôn chủ yếu làm 
nông nghiệp với thu nhập thấp, việc làm 
không ổn định, công việc nặng nhọc và 
điều kiện chăm sóc y tế còn nhiều hạn 
chế khiến cho sức khỏe của lao động nữ 
nông thôn bị giảm sút đáng kể. Bên 

                                                
(*) TS., Trung tâm Nghiên cứu Phụ nữ, Học viện 
Phụ nữ Việt Nam. 
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cạnh đó, tỷ lệ lao động nữ mắc bệnh 
nghề nghiệp phải điều trị ở nông thôn 
cao hơn thành thị (14,2% so với 9,9%) và 
tập trung nhiều hơn ở nhóm tuổi trên 
40 (55,6%), tiếp đến ở nhóm tuổi từ 26-
40 (40,4%) và thấp nhất ở nhóm tuổi từ 
18-25 (4,0%). Nguyên nhân của thực 
trạng trên là do lạm dụng hóa chất 
trong sản xuất nông nghiệp gây ô nhiễm 
môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe phụ 
nữ nông thôn.  

Phần lớn lao động nữ ở khu vực 
kinh tế chính thức (có hợp đồng lao 
động từ 3 tháng trở lên hoặc biên chế 
chính thức) nhận thấy đủ sức khỏe để 
làm việc (93,2%), trong khi đó ở khu vực 
kinh tế phi chính thức, tỷ lệ này chỉ 
chiếm 65,9%. Lao động nữ làm việc 
trong khu vực kinh tế chính thức được 
đảm bảo các điều kiện như bảo hiểm y 
tế, thăm khám sức khỏe định kỳ hàng 
năm..., còn lao động nữ trong các khu 
vực kinh tế phi chính thức hầu như 
không được hưởng bất kỳ chế độ gì liên 
quan đến vấn đề chăm sóc sức khỏe. 
Đây có thể coi là mặt hạn chế rất lớn 
tạo nên bất bình đẳng giữa các khu vực 
kinh tế khác nhau mà người lao động bị 
ảnh hưởng trực tiếp. Trong khu vực 
kinh tế chính thức, có thể thấy lao động 
nữ ở khối các cơ quan nhà nước có đủ 
sức khỏe để làm việc cao nhất so với 
các loại hình kinh tế khác (94,7%) và 
thấp nhất ở loại hình kinh tế cá thể 
(chiếm 62,1%). 

Lao động nữ ở khu vực kinh tế 
chính thức mắc bệnh nghề nghiệp thấp 
hơn khu vực kinh tế phi chính thức 
(5,8% so với 16,2%). Nhìn chung, tỷ lệ 
lao động nữ mắc bệnh nghề nghiệp ở 
mức phải điều trị tương đối cao (12,4%) 
và cao hơn lao động nam (8,7%). Đây là 
vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong việc 

xây dựng chính sách cho lao động nữ tại 
khu vực này.  

2. Trình độ học vấn 

Kết quả khảo sát cho thấy, đa số lao 
động nữ đã tốt nghiệp THCS và THPT 
(33,3% và 59,5%), tiểu học (6,7%) và tỷ 
lệ mù chữ chỉ chiếm 0,5%. Tuy nhiên, 
khoảng cách chênh lệch về trình độ học 
vấn của lao động nữ giữa các địa bàn, 
khu vực kinh tế và giữa các nhóm tuổi 
còn cao. Điển hình như trình độ THPT 
của lao động nữ ở khu vực thành thị cao 
gấp gần 2 lần lao động nữ nông thôn 
(73,1% so với 49,7%). Nguyên nhân chủ 
yếu của thực trạng này chính là sự bất 
bình đẳng về giáo dục giữa nông thôn và 
thành thị.  Bên cạnh đó, trình độ THPT 
của lao động nữ thuộc khu vực kinh tế 
chính thức (78,9%) cũng cao hơn lao 
động nữ trong khu vực kinh tế phi chính 
thức (48,3%), lao động nữ trẻ tuổi cao 
hơn so với lao động nữ lớn tuổi (tuổi từ 
18-25 là 72,7%, 26-40 là 60,4%, trên 40 
là 54,3%), đặc biệt không có lao động nữ 
ở nhóm tuổi từ 18-25 mù chữ. Đây là tín 
hiệu đáng mừng đối với nguồn nhân lực 
nữ Việt Nam, đặc biệt trong xu thế hội 
nhập hiện nay.  

3. Trình độ chuyên môn kỹ thuật  

Trong những năm qua, mặc dù 
trình độ học vấn của lao động cả nước 
không ngừng được cải thiện, hệ thống 
văn bằng tương đối ổn định và được 
chuẩn hóa, song kết quả khảo sát cho 
thấy, số đông lao động nữ vẫn chưa qua 
đào tạo nghề (60,7%). Tỷ lệ lao động nữ 
có bằng cấp chuyên môn - kỹ thuật từ sơ 
cấp nghề cho tới trên đại học chiếm 
39,3% (sơ cấp nghề chiếm 5,6%; trung 
cấp nghề chiếm 12,7%; trung học 
chuyên nghiệp chiếm 3,3%; cao đẳng 
chiếm 4,2%; đại học chiếm 12,9% và 
trên đại học chiếm 0,6%). Lao động nữ 
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tìm kiếm các cơ hội nghề nghiệp một 
cách tự phát, thiếu định hướng nghề 
nghiệp, không được đào tạo và thường 
xin việc vào những vị trí việc làm không 
đòi hỏi trình độ chuyên môn, tay nghề, 
đặc biệt là đối với nhóm lao động nữ 
nông thôn.  

Theo số liệu chung trên cả nước 
năm 2010, ở thành thị, lao động không 
có chuyên môn kỹ thuật chiếm đến 
69,6%, còn ở nông thôn tỷ lệ này là 
91,4% [15]. Tuy nhiên kết quả khảo sát 
của đề tài cho thấy, ở khu vực nông 
thôn, lao động nữ không có trình độ 
chuyên môn chiếm 64,1%, trong khi đó ở 
thành thị tỷ lệ này là 39,2%. Trong tổng 
số lao động nữ ở nông thôn chỉ có 3,2% 
được đào tạo ở trình độ cao đẳng và 
8,8% trình độ đại học, còn ở thành thị tỷ 
lệ này là gấp đôi (5,7% và 18,6%). Sự 
khác biệt đó cho thấy, khu vực nông 
thôn hiện nay đang ngày càng gặp 
nhiều khó khăn trong việc khai thác 
nguồn nhân lực để phục vụ sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  

Sự mất cân đối lớn về trình độ 
chuyên môn - kỹ thuật của lao động nữ 
còn thể hiện ở chỗ lao động nữ chưa qua 
đào tạo, không có chuyên môn - kỹ 
thuật tập trung nhiều ở khu vực kinh tế 
phi chính thức (72,7%), trong khi đó lao 
động nữ trình độ chuyên môn cao (đại 
học, trên đại học) chỉ có ở khu vực kinh 
tế chính thức. Điều đáng quan tâm là 
trong số lao động nữ không có trình độ 
chuyên môn kỹ thuật phần lớn làm việc 
ở loại hình kinh tế cá thể chiếm 79,2% 
(ở nông thôn chủ yếu là làm nghề nông 
nghiệp còn ở thành thị chủ yếu là lao 
động tự do) và loại hình kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài chiếm 68,0% (chủ yếu 
là công nhân sản xuất ở các lĩnh vực như 
may mặc, da giày, lắp ráp điện tử,... 
những vị trí công việc không đòi hỏi tay 

nghề, với điều kiện làm việc không được 
đảm bảo và mức thu nhập thấp). 

Trong điều kiện hội nhập, đòi hỏi 
nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp 
ứng các nhu cầu hiện đại hóa, những 
công việc không đòi hỏi tay nghề ngày 
càng ít đi, hạn chế về trình độ sẽ tạo 
nên những bất lợi về cơ hội việc làm đối 
với lao động nữ và đẩy họ tới tình trạng 
thất nghiệp, gây uổng phí nguồn lực 
cũng như tạo nên những thiệt thòi đối 
với lao động nữ và là gánh nặng cho gia 
đình, xã hội. Do vậy, cần có các chính 
sách hỗ trợ kịp thời nhằm cải thiện 
trình độ chuyên môn, tay nghề của lao 
động nữ. 

Bên cạnh đó, việc lao động đã qua 
đào tạo nhưng không làm đúng nghề 
được đào tạo là một sự lãng phí rất lớn 
về kinh phí đào tạo và về nguồn nhân 
lực. Do vậy, các nhà quản lý và hoạch 
định chính sách cần phải quan tâm đến 
vấn đề này, đề xuất những chính sách 
về đào tạo phù hợp với nhu cầu phát 
triển của nền kinh tế đất nước. Trong số 
39,3% lao động nữ được đào tạo nghề, có 
đến 57,2% không làm đúng với nghề 
được đào tạo. Lao động nữ đang làm các 
công việc có phù hợp hoặc không phù 
hợp với nghề được đào tạo ở các lĩnh vực 
kinh tế có sự khác nhau rõ rệt. Chỉ có 
27,9% lao động nữ ở lĩnh vực kinh tế phi 
chính thức làm đúng với nghề được đào 
tạo, trong khi đó ở lĩnh vực kinh tế 
chính thức tỷ lệ này là 68,3%. Trong số 
đó, khối các cơ quan nhà nước chiếm tỷ 
lệ cao nhất (chiếm 71,7%), còn loại hình 
kinh tế cá thể chỉ chiếm 24,8%. 

Tình trạng không làm đúng với 
nghề được đào tạo của lao động nữ ở 
khu vực nông thôn (64,9%) và thành thị 
(45,6%) cũng có sự khác nhau. Điều này 
cho thấy, cơ hội tìm việc làm và có được 
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việc làm phù hợp đúng với nghề được 
đào tạo ở nông thôn ít hơn rất nhiều so 
với thành thị. 

4. Trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học  

Về trình độ ngoại ngữ: Mặc dù tiếng 
Anh là ngôn ngữ khá phổ biến hiện nay 
nhưng chỉ có 1/3 (32,7%) trên tổng số lao 
động nữ trong nghiên cứu biết tiếng 
Anh. Ngoài ra, tỷ lệ lao động nữ biết các 
ngôn ngữ khác không đáng kể, như 
tiếng Nga (4,0%), tiếng Pháp (2,0%), 
tiếng Trung (1,6%), tiếng Đức (0,7%).  

Lao động nữ biết tiếng Anh có sự 
khác biệt theo nhóm tuổi, nhóm tuổi từ 
18-25 chiếm 55,6%, nhóm tuổi 26-40 
chiếm 40,75%, trên 40 tuổi chiếm 
15,3%). Nhóm tuổi từ 18-25 biết tiếng 
Anh nhiều hơn so với các nhóm tuổi khác 
vì có điều kiện, cơ hội tiếp cận với tiếng 
Anh hơn. Trong số lao động nữ biết tiếng 
Anh, tập trung số đông ở khu vực kinh tế 
chính thức (66,3%). Nhóm lao động nữ ở 
khu vực thành thị có khả năng đáp ứng 
tốt về ngoại ngữ cao hơn khu vực nông 
thôn (24,6% và 10,0%). Tuy nhiên, khả 
năng sử dụng tiếng Anh của lao động nữ 
chủ yếu chỉ dừng lại ở mức độ “nghe nói 
sơ sơ”, đây chính là cản trở rất lớn đối 
với lao động nữ trong việc tìm kiếm các 
cơ hội việc làm trong thời kỳ hội nhập. 

 Về trình độ tin học: Số lao động nữ 
biết và sử dụng được máy vi tính để 
phục vụ công việc không nhiều, chỉ có 
33,1% lao động nữ tham gia khảo sát có 
trình độ tin học văn phòng và phần lớn 
là sử dụng ở mức độ yếu chiếm 70,4%, 
còn sử dụng thành thạo chỉ chiếm 7,1%. 
Tỷ lệ lao động nữ có trình độ tin học 
chuyên ngành còn ít hơn, chỉ có 15,7%. 

Lao động nữ có trình độ tin học văn 
phòng và tin học chuyên ngành tập 
trung nhiều hơn ở nhóm tuổi từ 18-25 
(50,9% so với 40,7% ở nhóm tuổi từ 26-

40 và 17,9% trên 40 tuổi) và ở thành thị 
cao gấp 2 lần ở nông thôn (47,7% so với 
22,5%). Lao động nữ thuộc khu vực kinh 
tế chính thức sử dụng tin học văn phòng 
và tin học chuyên ngành tốt hơn so với 
nhóm lao động nữ ở khu vực kinh tế phi 
chính thức (65,3% và 14,5%; 32,7% và 
5,9%). 

Sử dụng tốt công nghệ thông tin và 
ngoại ngữ giúp cho lao động nữ có thêm 
các cơ hội cập nhật kiến thức, nâng cao 
năng lực nghề nghiệp và từ đó có thêm 
cơ hội việc làm, bên cạnh đó, công nghệ 
thông tin và ngoại ngữ chính là cánh 
cửa đưa lao động nữ bước vào thị trường 
lao động quốc tế. Việc thiếu hụt các kỹ 
năng này, là một thiệt thòi lớn đối với 
bản thân lao động nữ và ảnh hưởng rất 
lớn tới chất lượng nguồn nhân lực nữ 
trong điều kiện hiện nay. Mặc dầu vậy, 
theo như kết quả khảo sát, ý thức về 
việc trang bị thêm kỹ năng tin học và 
ngoại ngữ của lao động nữ không cao. 
Do vậy, điều đáng quan tâm hiện nay là 
làm thế nào để nâng cao nhận thức của 
lao động nữ trong vấn đề trau dồi thêm 
các năng lực về ngoại ngữ và tin học 
nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường 
lao động.  

5. Các kỹ năng mềm 

Bên cạnh những kiến thức cơ bản, 
để đáp ứng được yêu cầu công việc, 
người lao động còn phải thành thạo các 
kỹ năng hoạt động nghề nghiệp. Tuy 
nhiên, chỉ có hơn 1/3 số lao động nữ 
không gặp khó khăn gì trong việc vận 
dụng các phương tiện, kỹ thuật, công 
nghệ. Điều này cho thấy, ngoài năng lực 
sử dụng ngoại ngữ, tin học, thì đây là 
một trong những nguyên nhân gây trở 
ngại trong quá trình hội nhập của lao 
động nữ Việt Nam. Về khả năng làm 
việc nhóm của lao động nữ, có tới 49,1% 
trong số những người tham gia khảo sát 
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thực sự thoải mái trong việc phối hợp 
với người khác trong công việc. Kỹ năng 
lập kế hoạch được coi là kém nhất trong 
các kỹ năng của lao động nữ hiện nay, 
đây cũng là một gợi ý đối với các nhà 
làm chính sách đào tạo và bồi dưỡng đối 
với nguồn nhân lực nữ. 

II. Một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân 
lực nữ đến năm 2020 

Nhận thấy vai trò, vị trí và tầm 
quan trọng của phụ nữ trong giai đoạn 
hiện nay, ngày 27/4/2007, Bộ Chính trị 
đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TƯ 
về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, 
trong đó nhấn mạnh mục tiêu “Phấn 
đấu đến năm 2020, phụ nữ được nâng 
cao trình độ về mọi mặt, có trình độ học 
vấn, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng 
yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
và hội nhập kinh tế quốc tế; có việc làm, 
được cải thiện rõ rệt về đời sống vật 
chất, văn hóa, tinh thần; tham gia ngày 
càng nhiều hơn công việc xã hội, bình 
đẳng trên mọi lĩnh vực; đóng góp ngày 
càng lớn hơn cho xã hội và gia đình”. 
Tuy nhiên, việc quán triệt, triển khai và 
thực thi Nghị quyết 11 ở các cấp, các 
ngành, địa phương còn nhiều bất cập, 
hạn chế. Từ kết quả khảo sát thực trạng 
nguồn nhân lực nữ đã thực hiện, chúng 
tôi đề xuất một số giải pháp sau. 

1. Các giải pháp mang tính định 
hướng mục tiêu  

- Nâng cao nhận thức về phát triển 
nguồn nhân lực đối với lãnh đạo Đảng 
và chính quyền các cấp: Tập trung vào 
công tác tuyên truyền nhằm tạo nên sự 
chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng ở các 
cấp lãnh đạo, quản lý từ Trung ương 
đến cơ sở làm đổi mới một cách triệt để 
trong quản lý nhà nước về giáo dục và 
đào tạo, xây dựng xã hội học tập và 
chăm sóc toàn diện sức khỏe nguồn 

nhân lực nữ, về sự cần thiết phải nâng 
cao thu nhập và cải thiện điều kiện làm 
việc của đối tượng này.  

- Huy động các nguồn lực cho đầu tư 
phát triển nguồn nhân lực nữ và phát 
huy vai trò của các tổ chức xã hội dân 
sự, tổ chức chính trị - xã hội: Tăng đầu 
tư của Nhà nước cho phát triển nhân 
lực nữ và quy mô Quỹ tín dụng cho phụ 
nữ. Cần quan tâm sâu sắc và triệt để 
đến nhu cầu hỗ trợ về vốn của các nhóm 
phụ nữ khác nhau nhằm đưa ra các giải 
pháp hỗ trợ thiết thực và phù hợp.  

- Phát huy vai trò của các tổ chức xã 
hội dân sự, tổ chức chính trị - xã hội: 
Huy động sự tham gia tích cực của các 
tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức đoàn 
thể trong việc thực hiện các mục tiêu 
phát triển nguồn nhân lực nữ như Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông 
dân Việt Nam và Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh. 

- Nâng cao trí lực cho nguồn nhân 
lực nữ. Cải thiện trình độ học vấn cho 
lao động nữ bên cạnh việc tập trung đào 
tạo các kỹ năng về tin học, ngoại ngữ, 
các kỹ năng nghề nghiệp khác; Đào tạo, 
bồi dưỡng trên cơ sở nhu cầu của lao 
động nữ và đáp ứng yêu cầu phát triển 
kinh tế khu vực và hội nhập. 

- Nâng cao thể lực nguồn nhân lực 
nữ. Tổ chức tốt các hoạt động truyền 
thông nhằm nâng cao kiến thức về sức 
khỏe cho người dân; Tập trung cho công 
tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho đối 
tượng nữ thanh thiếu niên; Quan tâm 
công tác tuyên truyền phòng chống các 
loại dịch bệnh; Nâng cao thể lực nguồn 
nhân lực nữ qua cải thiện điều kiện 
dinh dưỡng, nhà ở và môi trường sống. 
Giảm nhanh tình trạng suy dinh dưỡng 
ở trẻ em và phụ nữ có thai, cải thiện chế 
độ dinh dưỡng, tăng năng lượng khẩu 
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phần ăn và hợp lý hóa cơ cấu dinh 
dưỡng cho nguồn nhân lực nữ.  

- Phát triển tâm lực cho nguồn nhân 
lực nữ. Tiếp tục xây dựng và thực hiện 
các chương trình bảo tồn, phát triển, 
phát huy các giá trị văn hóa truyền 
thống tiến bộ của dân tộc, tạo nên sức 
mạnh tinh thần của người phụ nữ trong 
bối cảnh hội nhập quốc tế. Đổi mới hình 
thức và nội dung giáo dục đạo đức, giáo 
dục công dân trong trường học; Cần hỗ 
trợ, xây dựng cho nguồn nhân lực nữ một 
phong cách sống, nhân cách, tinh thần 
lao động phù hợp, để đáp ứng được yêu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội đòi hỏi họ 
phải biết tiếp nhận, hình thành những 
giá trị mới đồng thời phát huy tốt những 
giá trị truyền thống, trong đó có giá trị 
đạo đức, tinh thần của người Việt Nam.  

2. Các giải pháp cụ thể 

 - Phát triển giáo dục - đào tạo: Chú 
trọng các chính sách về giáo dục nhằm 
nâng cao trình độ học vấn và chuyên 
môn nghề nghiệp cho phụ nữ và trẻ em 
gái; đào tạo nghề nghiệp đối với lao 
động nữ tại nông thôn, lao động vùng 
chuyển đổi mục đích sử dụng đất dưới 
tác động của công nghiệp hóa, để lao 
động nữ tái hoà nhập thị trường lao 
động; Điều chỉnh, bổ sung các chính 
sách hỗ trợ đào tạo, khuyến nông, 
khuyến ngư nhằm nâng cao năng suất 
lao động, đảm bảo đời sống đối với phụ 
nữ khu vực nông thôn không xuất cư 
khỏi địa phương; Đầu tư kinh phí cho 
điều tra thị trường lao động, nhằm đảm 
bảo cung ứng thông tin thị trường lao 
động kịp thời, chính xác.  

- Hỗ trợ sinh kế dành cho phụ nữ: 
Thực hiện tốt quy định của Luật Đất 
đai năm 2003 và các nghị định sửa đổi 
bổ sung, tất cả các giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất đều phải ghi tên cả 
vợ và chồng; Ngân hàng cần đơn giản 

hóa thủ tục, điều kiện vay và chấp nhận 
các mục tiêu sử dụng vốn vay đa dạng 
hơn; Cần hoàn thiện và thúc đẩy thực 
hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm xã 
hội, đặc biệt là chính sách bảo hiểm thất 
nghiệp; Cần bổ sung các chính sách về 
bảo hiểm đối với lao động ở khu vực 
kinh tế phi chính thức mà trong đó lao 
động nữ chiếm một tỷ lệ đáng kể; Cải 
cách chính sách tiền lương hướng vào 
khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng 
các hình thức tiền lương linh hoạt, tiền 
lương được trả theo đóng góp lao động 
và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của 
doanh nghiệp và theo quan hệ thị 
trường để nâng cao tính kích thích, 
cạnh tranh của tiền lương; Cải cách các 
chính sách tuyển dụng, chính sách sử 
dụng người lao động, đặc biệt là các 
chính sách quy định độ tuổi được tham 
gia đào tạo, độ tuổi đề bạt đối với lao 
động nữ, đảm bảo công bằng và bình 
đẳng cho người lao động nam và nữ. 

- Bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ: Thực 
hiện công bằng là đảm bảo cho mọi 
người đều được chăm sóc sức khỏe cơ 
bản và từng bước được nâng cao, phù 
hợp với khả năng kinh tế của xã hội. 
Tăng cường việc sử dụng có hiệu quả các 
nguồn lực để thực hiện tốt chiến lược 
công bằng và bình đẳng trong chăm sóc 
y tế; Bổ sung, hoàn thiện các chính sách 
về an sinh xã hội đối với nguồn nhân lực 
nữ, quan tâm đặc biệt đến nhóm đối 
tượng lao động nữ thuộc khu vực kinh tế 
phi chính thức. 

- Về thể dục, thể thao, phát triển thể 
dục thể thao: Cần quan tâm đến nguồn 
nhân lực nữ trong các hoạt động thể 
dục, thể thao, rèn luyện thể lực, coi họ 
là đối tượng được ưu tiên thu hút, đặc 
biệt là phụ nữ khu vực nông thôn, vùng 
sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số. Vận động các nguồn lực của 
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các ngành, các cấp, các tổ chức kinh tế - 
xã hội và cá nhân để phát triển thể dục 
thể thao cho các đối tượng là người lao 
động nữ.  

- Tập trung nâng cao bình đẳng 
giới: Giảm bớt định kiến giới, nâng cao 
nhận thức giới của lãnh đạo các cấp và 
người dân trong cộng đồng. Xây dựng 
năng lực và nâng cao vị thế của phụ nữ 
nhằm đảm bảo bình đẳng giới trong quá 
trình phát triển; Tăng cường sự tham 
gia của phụ nữ trong vai trò ra quyết 
định và phát huy tối đa tính hiệu quả 
của hoạt động này. Vấn đề giới cần được 
xem xét một cách có hệ thống trong việc 
lập kế hoạch, xây dựng thể chế, chính 
sách và luật pháp liên quan đến phát 
triển nguồn nhân lực; Sửa đổi, bổ sung 
một số văn bản luật pháp, chính sách 
thiếu nhạy cảm giới, kéo gần khoảng cách 
giữa luật pháp, chính sách và thực tiễn. 

 3. Các giải pháp đối với bản 
thân nguồn nhân lực nữ  

- Nguồn nhân lực nữ cần có sự nỗ 
lực, phấn đấu vươn lên và nâng cao tính 
tích cực xã hội của bản thân: Trước hết, 
cần phải xóa bỏ mặc cảm, tự ti, phải tự 
ý thức được nghĩa vụ và trách nhiệm 
của mình, tự phấn đấu vươn lên. đặc 
biệt là nguồn nhân lực nữ khu vực nông 
thôn, vùng sâu, vùng xa; Bản thân 
nguồn nhân lực nữ cần xóa bỏ tư tưởng 
định kiến giới đối với bản thân cũng 
như đối với nam giới, cho rằng mình chỉ 
giữ vị trí thứ yếu trong gia đình cũng 
như ngoài xã hội; Nguồn nhân lực nữ 
cần tích cực tham gia vào quá trình ra 
quyết định trong gia đình, tích cực chủ 
động tham gia vào các hoạt động cộng 
đồng và xã hội; Chủ động hơn trong việc 
học hỏi, bổ sung các kiến thức văn hóa 
và trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu 
cầu của xã hội và thị trường lao động.  

- Nguồn nhân lực nữ cần có bản lĩnh 
và khả năng tổ chức: Nguồn nhân lực 
nữ cần phải sắp xếp khoa học các công 
việc nội trợ, sử dụng thời gian hợp lý, 
hài hòa giữa công việc gia đình và xã 
hội, phải biết kêu gọi các thành viên 
trong gia đình chia sẻ gánh nặng công 
việc gia đình, cùng xây dựng gia đình 
thành tổ ấm.  

III. Kết luận 

Nguồn nhân lực nữ đóng vai trò rất 
quan trọng trong quá trình phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước. Nguồn 
nhân lực nữ không chỉ là nguồn nhân 
lực trọng yếu trong hiện tại tương 
đương với nguồn nhân lực nam mà còn 
có vai trò tối quan trọng đối với việc 
phát triển nguồn nhân lực tương lai. 
Mặc dầu vậy, chất lượng nguồn nhân 
lực nữ hiện nay thấp hơn nhiều so với 
yêu cầu của quá trình hiện đại hóa đất 
nước và hội nhập quốc tế, trong khi lực 
lượng lao động nữ hiện nay chiếm đến 
50% tổng số lao động trên cả nước. Vấn 
đề này tạo nên những bất cập cho quá 
trình phát triển của nguồn nhân lực nữ 
nói riêng, ảnh hưởng tới nguồn nhân lực 
trong tương lai và ảnh hưởng tới sự 
phát triển chung của đất nước. Do vậy, 
những giải pháp thiết thực, kịp thời 
nhằm phát triển nguồn nhân lực nữ là 
hết sức cần thiết � 
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